Vương quốc Marèc

1. Tổng quan về đất nước  Maroc :
1.1 Điều kiện tự nhiên :

Vương quốc Maroc nằm ở tây bắc Châu Phi, phía bắc là Địa Trung Hải, phía đông giáp Algerie, phía nam giáp Tây Sahara và phía tây là Đại Tây Dương. Diện tích Maroc rộng 446.550 km2, dân số là 30,2 triệu người (năm 2004 ), trong đó người Arập chiếm 59% , người  Berbere 40% và 1 ít người dân tộc Maures , Juive  .

Thủ đô của Marèc là  Rabat ( khoảng 1 triệu dân ) . Các thành phố lớn là Casablanca ( 3,5 triệu dân ) , Fes ( 0,7 triệu ) , Marrakech ( 0,65 triệu ) , Meknes ( 0,5 triệu ) , Tetouan ( 0,48 triệu ) , Agadir ( 0,45 triệu ) , Tanger ( 0,4 triệu ) ...                

Các Cảng chính ở Marèc là : Casablanca , Mohammedia , Tanger , Dakhala và  Nador . Các Sân bay chính ở Maroc là : Casablanca , Rabat , Fes , Agadir , Marrakech , Tanger và Laayoune .
 Do có hai mặt giáp biển, lại nằm trên eo biển Gibralta là điểm ngắn nhất ngăn cách Châu Âu với Châu Phi nên Maroc có một vị trí địa lý, chính trị quan trọng ở khu vực Bắc Phi. 
Ở phía Bắc và trong nội địa, địa hình Maroc là núi đồi, với những cao nguyên rộng lớn. Xen kẽ giữa các dãy núi là các thung lũng và những dải đồng bằng phì nhiêu. Phía nam lãnh thổ Maroc nằm trong sa mạc Sahara. Khí hậu Maroc mang tính cận nhiệt đới ở ven biển và mang tính sa mạc ở trong nội địa. Tài nguyên thiên nhiên của Maroc chủ yếu là khoáng sản, quan trọng nhất là phốt-phát , với trữ lượng chiếm 3/4 trữ lượng  TG ( khoảng 54,5 tỷ tấn ) và Maroc là nước đứng đầu thế giới hiện nay về xuất khẩu  phôtphát (XK khoảng 10 triệu tấn/năm). Ngoài ra, Maroc còn có  các mỏ  than đá, cobalt, sắt, chì, mangan, dầu mỏ, bạc, thiếc và kẽm.

Nhìn chung Marốc có tiềm năng phát triển trên một số lĩnh vực về nông nghiệp, khai khoáng, du lịch và đánh bắt hải sản .

1.2 Tình hình kinh tế :

Đối với nền kinh tế Maroc, thập kỷ 90 được đánh dấu bằng một sự tăng trưởng không cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình chỉ đạt 2,2%/năm giai đoạn 1990-2000 (giai đoạn 1980-1990, con số này là 4,2%/năm). Năm 2003, GDP của Maroc đạt 40,3 tỷ USD, bình quân 1.361 USD/người, thấp hơn mức trung bình của khu vực Bắc Phi. Tuy nhiên nếu tính theo phương pháp PPP, bình quân GDP/người của Maroc đạt 3.700 USD năm 2003 .

Mấy năm gần đây, kinh tế Maroc cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ: ổn định vĩ mô được giữ vững, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp (1%) , tăng trưởng GDP bình quân 5,5% năm , dự trữ ngoại hối khá cao, nợ nước ngoài giảm ( hiện còn 17 tỷ USD ) tỷ lệ thất nghiệp 11,2%... Cải cách kinh tế mà Chính phủ Maroc đang tiến hành thu được nhiều tiến bộ. Công tác điều hành vĩ mô và hệ thống pháp lý ngày càng hiệu quả và minh bạch.

Lĩnh vực nông nghiệp của Maroc sử dụng 40% lực lượng lao động, nhưng trình độ kỹ thuật chưa cao, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trong thập kỷ 90, do thời tiết không thuận, nông nghiệp Maroc đã sụt giảm với tốc độ 1,3%/năm. Tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP cũng giảm dần (hiện chiếm khoảng 15% ). Một số nông sản chính  là: lúa mì , mía , ngô, khoai tây , cam, đậu đũa ...

Công nghiệp của Maroc tăng trưởng với tốc độ trung bình 3,5 %/năm (chiếm 33% GDP trong năm 2004) , trong đó ngành khai khoáng  giữ một  vị trí đặc biệt quan trọng . Maroc đứng đầu thế giới về khai thác phốt-phát . Maroc cũng là n​ước sản xuất kim loại màu quan trọng trong khu vực Bắc Phi. Công nghiệp chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 18% trong kinh tế Maroc. Các ngành chính là sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, giày dép, chế biến thực phẩm, hóa dầu. Riêng về dệt may, phần lớn sản xuất được thực hiện theo hợp đồng với các công ty Châu Âu. 

Lĩnh vực dịch vụ của Maroc tăng trưởng với tốc độ 2,7% trong thập kỷ 90, đóng góp 54% vào GDP năm 2003. Một số ngành quan trọng là du lịch, giao thông vận tải, viễn thông... Sau một thời gian dài (1990-1997) tăng trưởng chậm, từ năm 1998, du lịch Maroc đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm. Năm 2003, Maroc thu hút được 3,5 triệu lượt du khách, thu nhập từ du lịch đạt khoảng 3 tỷ USD.                      

Maroc có một hệ thống giao thông vận tải (59.474 km đường bộ, 1893 km đường sắt) và thông tin liên lạc thuộc diện phát triển nhất khu vực Bắc Phi. Năm 2003, hai ngành này đóng góp 3,3 tỷ USD vào GDP của Maroc.


2. Khái quát chung về tình hình ngoại thương  Maroc :

2.1 Thực trạng thị trường Maroc thời kỳ 2000 - 2004 :

Ngoại thương Maroc khá phát triển so với các nước Châu Phi khác và tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ 90, bình quân 5,6%/năm (xuất khẩu tăng 5,8%/năm, nhập khẩu tăng 5,4%/năm). Năm 2004 , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Maroc đạt 25,357 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 9,025 tỷ USD, nhập khẩu 16,332 tỷ USD. Đáng lưu ý là cán cân thương mại hàng hóa của Maroc vẫn bị thâm hụt kinh niên, kim ngạch xuất khẩu nhìn chung chỉ bằng 60-70% kim ngạch nhập khẩu. 

Bảng 1 : Kim ngạch xuất nhập khẩu của Maroc thời kỳ 2000 – 2004 :

                Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	Xuất khẩu 
	Nhập khẩu
	Thâm hụt 

	2000
	18.971
	7.406
	11.511
	-4.105

	2001
	      19.215
	7.557
	11.658
	-4.101

	2002
	20.676
	8.135
	12.541
	-4.406

	2003
	22.994
	8.766
	        14.218
	-5.452

	2004
	      25.357
	9.025
	        16.332
	-7.307


         Nguồn: Cục Kinh tế Đối ngoại Maroc

                      ( Chi tiết về từng mặt hàng XNK xem phụ lục phía dưới )

Hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao trong trao đổi thương mại của Maroc (39% xuất khẩu và 24% nhập khẩu năm 2001). Tiếp theo là bán thành phẩm (22% xuất khẩu và 21% nhập khẩu), nông sản và lương thực thực phẩm (20% xuất khẩu và 12% nhập khẩu). Nguyên nhân thâm hụt thương mại của Maroc là do hàng năm nước này phải nhập khẩu một khối lượng lớn các sản phẩm nhiên liệu và máy móc thiết bị, mỗi nhóm hàng chiếm khoảng  18% hàng  nhập khẩu . 

Xét về mặt hàng, trong nhóm bán thành phẩm, Maroc nhập khẩu chủ yếu các loại hóa chất, chất dẻo nhân tạo… và xuất khẩu các sản phẩm từ phốt-phát, phân bón… Trong nhóm hàng tiêu dùng, Maroc nhập khẩu chủ yếu xe con và phụ kiện, dược phẩm, vải, hàng điện tử… và xuất khẩu quần áo may sẵn, giày dép, thảm… Đối với hàng nông sản và lương thực thực phẩm, Maroc chủ yếu nhập khẩu lúa mì, đường, sữa, cà phê, chè, thuốc lá và xuất khẩu các loại quả họ cam quýt, rau tươi, thủy sản… Ngoài ra, hàng năm Maroc phải nhập hầu như toàn bộ nhu cầu trong nước về dầu mỏ và khí đốt. 

Bạn hàng lớn nhất của Maroc hiÖn nay  là các nước EU ( chiếm đến trên 2/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Maroc) , trong đó riêng buôn bán với Pháp đã chiếm tỷ trọng trên 30%. Maroc nhập từ EU các mặt hàng máy móc thiết bị, vải, phương tiện giao thông, hóa chất và xuất khẩu sang EU hàng dệt may, nông sản. Mỹ cũng là một bạn hàng quan trọng, hàng năm chiếm khoảng 5% kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong các nước Arập, bạn hàng lớn nhất của Maroc là Arập Xêút, còn ở Châu Phi, đối tác chính là Libi. 

 Châu Á đứng thứ hai trong cơ cấu bạn hàng của Maroc (sau Châu Âu), với tỷ trọng 10,8% xuất khẩu và 19,2% nhập khẩu của Maroc . Hai bạn hàng Châu Á lớn nhất của Maroc là Nhật Bản và Trung Quốc. 

Maroc có lĩnh vực thương mại dịch vụ khá phát triển và đạt thặng dư cao , bình quân tăng 5,5%/năm. . Năm 2004, doanh thu từ du khách quốc tế đạt trên 3 tỷ USD. Đội ngũ lao động và kiều dân Maroc ở nước ngoài (chủ yếu ở các nước EU) cũng đem lại khoảng 2 tỷ USD/năm. 

Tóm lại Maroc  xuất khẩu một số mặt hàng chính là phốt phát và phân bón , thực phẩm và đồ uống , khoáng sản . Các mặt hàng nhập khẩu chính của Maroc gồm hàng sơ chế , máy và thiết bị , thực phẩm và đồ uống , hàng tiêu dùng , nhiên liệu . Cơ cấu kinh tế trong GDP của Maroc năm 2004 là nông nghiệp 15% , công nghiệp 33% và dịch vụ 52% .

Về đầu tư, tỷ trọng của FDI trong GDP Maroc còn thấp (từ 1-3%, tức là khoảng vài trăm triệu USD/năm). Riêng năm 2001, đầu tư nước ngoài tăng đột biến đến 2,9 tỷ USD do việc Chính phủ Maroc quyết định tư nhân hóa Công ty viễn thông Nhà nước Maroc Telecom và bán 35% cổ phần cho tập đoàn Vivendi của Pháp với số tiền 2,3 tỷ USD. Các nước đầu tư nhiều nhất vào Maroc là Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh. Đầu tư chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực công nghiệp, viễn thông, bất động sản, ngân hàng… Năm 2004, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Maroc đạt 860 triệu USD, tập trung ở một số nước trong khu vực.

Về mở cửa thị trường, phù hợp với các cam kết trong khuôn khổ WTO, Chính phủ Maroc đã từng bước giảm bớt các rào cản thương mại trong thập kỉ qua, tuy nhiên nhìn chung mức độ bảo hộ vẫn còn cao. Mức thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu ( thuế nhập khẩu ) trung bình hiện nay là 50%. Thuế nhập khẩu dao động từ 2,5% đối với nguyên liệu thô, máy móc thiết bị lên đến 249% đối với một số mặt hàng thực phẩm. Ngoài thuế Hải quan nhập khẩu kể trên ,  hàng nhập khẩu vào thị trường Maroc còn phải chịu thêm  thuế giá trị gia tăng từ 7- 20%, phí ngoại ngạch ( taxe parafiscal ) cố định là  0,25% và 1 số lệ phí khác áp dụng đối với các mặt hàng có nguồn gốc động vật và  thực vật …                

Nói chung, hạn chế định lượng đối với nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thực phẩm đã được thay bằng thuế nhập khẩu ở mức cao, bình quân các loại phí và thuế nhập khẩu nói trên  gộp lại khoảng trên 80%.

Hiện nay, 95% các mặt hàng được tự do nhập khẩu vào Maroc. Hầu hết các quy định cấm nhập khẩu hoặc giấy phép nhập khẩu đã được loại bỏ, ngoại trừ vũ khí, chất nổ, quần áo và lốp xe đã qua sử dụng. Như vậy thuế quan là cơ sở duy nhất để điều chỉnh các hoạt động ngoại thương. Tuy nhiên thuế nhập khẩu ở mức cao được coi là cản trở chính đối với hàng hóa nhập khẩu vào Maroc.

Về xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng đều được xuất khẩu tự do, trừ các mặt hàng sau phải có giấy phép của Bộ Ngoại thương Maroc: đồ cổ hơn 100 năm tuổi, các sản phẩm khảo cổ, lịch sử, cổ sinh vật học, những mẫu vật về giải phẫu, thực vật, khoáng chất và động vật học, than củi và bột ngũ cốc, ngoại trừ bột gạo. 

Chính phủ Maroc đã có nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư trong những năm gần đây, như  tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia chương trình tư nhân hóa, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước…

3. Quan hệ thương mại Việt Nam – Maroc :

3.1   Lịch sử phát triển quan hệ thương mại 2 nước :

 Hai nước ký thông cáo lập quan hệ ngoại giao từ ngày 27/3/1961.

Tháng 6/2001, Việt Nam và Maroc đã ký Hiệp định thương mại, quy định dành cho nhau quy chế MFN trong buôn bán song phương. Đây là hiệp định đầu tiên được ký giữa hai nước. Tháng 6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép  mở thương vụ ViÖt Nam tại Maroc. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. 

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc

            -  Địa chỉ : 240 , Boulevard Zerktouni – tầng 5 , Casablanca

            -  Tel       : 022 47 37 23

            -  Mobi   :  076 59 49 14

            -  Fax      : 022 27 07 24

            - Email    : lengocthi@mot.gov.vn / lnthi1957@yahoo.com
            - Tham tán Thương mại : M. Lê Ngọc Thi 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Maroc còn ở mức thấp và tăng giảm thất thường. Thống kê trong giai đoạn 1991-2001 cho thấy trước năm 1995, buôn bán giữa hai nước chưa có gì. Năm 1995, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu sang Maroc và năm 1996 thì bắt đầu nhập khẩu từ Maroc. Từ đó đến nay buôn bán hai chiều dao động trong khoảng 1-3 triệu USD/năm. Phần lớn thời gian qua Việt Nam xuất siêu, ngoại trừ năm 1999 Việt Nam nhập siêu 1,47 triệu USD.

Bảng 2 : Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Maroc từ 1995-2004

   Đơn vị: nghìn USD
	Năm
	Tổng kim ngạch 
	VN xuất khẩu
	VN nhập khẩu

	1995
	        946 
	        946 
	0

	1996
	        492 
	        450 
	          42 

	1997
	      1.243 
	      1.185 
	          58 

	1998
	        868 
	        834 
	          34 

	1999
	      3.001 
	        765 
	      2.236 

	2000
	      3.018 
	      2.962 
	          56 

	2001
	1.812      
	      1.765 
	47

	2002
	3.103
	3.034
	69

	2003
	3.410
	3.334
	76

	2004
	8.555
	8.230
	324


                Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Maroc là cà phê, hạt tiêu, cao su và các sản phẩm cao su, giày dép, dệt may, sản phẩm giấy... Các mặt hàng nhập khẩu là đồng, gỗ, phân bón, bông... Tuy nhiên giá trị xuất nhập khẩu từng mặt hàng rất thấp và thay đổi thất thường. Đặc biệt, sản phẩm nhập khẩu từ Maroc thay đổi từng năm, giá trị nhập khẩu chỉ khoảng vài chục nghìn USD. Riêng năm 1999, nước ta nhập từ Maroc gần 2 triệu USD phân phốt-phát làm cho kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến. 

Bảng 3 :  các mặt hàng XNK chính giữa Việt Nam và Maroc :

                      Đơn vị: nghìn USD

	Stt
	Mặt hàng
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	I
	Vietnam xuất khẩu
	
	
	
	
	

	1
	Hạt tiêu 
	221
	91
	
	292
	

	2
	Sản phẩm nhựa
	23
	
	58
	
	

	3
	Dệt may 
	100
	88
	117
	191
	

	4
	Giày dép 
	281
	317
	67
	78
	368

	5
	Cà phê 
	1514
	511
	849
	1080
	2518

	6
	Cao su , săm lốp
	318
	319
	402
	121
	583

	7
	Sản phẩm giấy 
	11
	53
	29
	
	

	8
	Đồ điện tử ( TV, linh kiÖn )
	
	109
	514
	321
	2007

	9
	Máy móc thiết bị phụ tùng
	
	
	
	108
	

	10
	Hải sản
	
	
	
	
	1245

	11
	Hàng hoá khác
	
	
	
	
	1491

	II
	 Vietnam nhập khẩu
	
	
	
	
	

	1
	Gỗ
	
	
	
	
	

	2
	Đồng
	
	
	
	
	

	3
	Phân phốt-phát
	
	
	3,5
	3,5
	

	4
	Bông
	23
	
	
	
	

	5
	Dụng cụ quang học
	27
	
	
	
	

	6
	Sản phẩm nhựa
	
	
	
	
	

	7
	Cá
	
	
	7,3
	7,3
	

	8
	Quả và hạt
	
	
	24
	24
	

	9
	Đá xây dựng
	
	
	
	
	61 

	10
	Thép phế liệu
	
	
	
	
	191

	11
	Hàng hoá khác
	
	
	
	76
	74


        Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Giữa Việt Nam và Maroc chưa phát triển thương mại dịch vụ cũng như hoạt động đầu tư. Hai nước chưa có hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ. Nước ta và Maroc đều là thành viên của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cùng ký kết Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế và Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT).

      Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam , riêng trong quí 1/2005 , tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Maroc đạt  3.627.499 USD .
3.2  Nhận định về sự phát triển thương mại Việt Nam – Maroc :

+Thuận lợi :

Maroc có tình hình chính trị xã hội ổn định, có một nền kinh tế mở và đang lấy lại đà phát triển sau thời kỳ tăng trưởng chậm của những năm 90. Chính phủ Maroc áp dụng nhiều chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, thúc đẩy ngoại thương, mở cửa thị trường, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế… Quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Maroc phát triển đáng kể trong thập niên 90, tạo nền tảng cho việc xây dựng và phát triển quan hệ kinh tế thương mại. Buôn bán hai chiều đã bắt đầu được triển khai và có mức tăng trưởng nhất định, hàng hóa của hai nước đã bước đầu xâm nhập thị trường của nhau.. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại song phương được ký tháng 6/2001 với điều khoản MFN đã tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho trao đổi thương mại giữa hai nước.

Thị trường Maroc rất giÇu tiềm năng , có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm bình dân, chất lượng vừa phải và giá không cao. Maroc lại có những thế mạnh riêng với một số sản phẩm, đặc biệt là phốt-phát. Vì vậy, Việt Nam và Maroc có nhiều cơ hội trao đổi các sản phẩm thế mạnh của nhau. Một số mặt hàng của nước ta như dệt may, giày dép, cà phê, cao su, giấy và sản phẩm giấy… đã xâm nhập thị trường Maroc một cách ổn định trong thời gian qua.

Có thể nêu ra ở đây 1 số lĩnh vực và ngành hàng tiềm năng mà các doanh nghiệp Vietnam có thể kinh doanh và đầu tư tại thị trường Maroc như : sản xuất và chế biến sợi bông (1)  , đánh bắt và chế biến hải sản (2) , sản xuất và lắp ráp ôtô (3) , công nghiệp đóng tầu (4) , đầu tư xây dựng khách sạn , nhà hàng , du lịch (5) , chế biến nông sản thực phẩm (6) …

Tình hình ngoại thương  CỦA MAROC năm 2003 + 2004  :

	        Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu :


	
	
	
	

	Đơn vị : triệu đôla Mỹ
	2003
	2004
	

	  1. Nhóm hàng nông sản , đồ uống , thuốc lá :
	 
	 
	    1.194
	     1.422         
	

	           Lúa mỳ
	384
	517
	

	           Ngô
	156
	187
	

	          Lúa mạch
	21
	29
	

	          đường
	114
	114
	

	        Sản phẩm sũa
	93
	99
	

	        ChÌ
	64
	68
	

	        Thuốc lá
	68
	66
	

	        Hàng hoá khác
	295
	342
	

	 
	 
	 
	

	  2. Nhóm sản phẩm năng lượng và dầu nhờn :
	    2.213
	      2.722
	

	         Dầu thô
	 
	 
	            964
	1519
	

	         Sản phẩm lọc dầu
	 
	 
	1043
	876
	

	        Than đá
	 
	 
	201
	327
	

	         Năng lượng điện
	 
	 
	5
	0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	  3. Nhóm nguyên liệu thô :
	     1.064
	      1.084
	

	         Dầu thực vật
	219
	202
	

	         Hạt và quả
	120
	139
	

	         Gỗ nguyên liệu
	206
	213
	

	         Sợi vải côton
	54
	52
	

	         Lưu huỳnh
	 
	 
	169
	159
	

	         Hàng hoá khác
	296
	319
	

	 
	 
	 
	

	  4. Nhóm  bán thành phẩm :
	    3.249
	      3.822
	

	         Hoá chất
	440
	489
	

	         Phẩm màu
	132
	145
	

	         Phân hoá học 
	99
	133
	

	         Sắt thép
	 
	 
	322
	530
	

	         Nguyên liệu nhựa
	 
	 
	397
	501
	

	         Giấy và thùng carton
	 
	 
	379
	434
	

	         Nguyên liệu sợi
	 
	 
	216
	236
	

	         Hàng hoá khác
	       1264
	        1354
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	   5. Nhóm máy móc nông nghiệp : 
	105
	128
	

	   6. Nhóm thiết bị công nghiệp :
	3.027
	3.468
	

	          Phụ tùng thiét bị 
	586
	633
	

	          Máy xay sát
	107
	118
	

	           Máy dệt
	82
	49
	

	          Thiết bị khai thác
	54
	88
	

	          Máy công cụ
	61
	68
	

	          Ôtô công nghiệp
	 
	 
	253
	263
	

	          Thiết bị thông tin liên lạc
	 
	 
	108
	173
	

	          Dây cáp điện
	 
	 
	109
	192
	

	 
	 
	 
	

	   7. Nhóm hàng tiêu dùng :
	     3.367
	     3.685
	

	           Thuốc tân dược
	222
	227
	

	           Hàng may mặc
	859
	792
	

	           Sản phẩm nhựa
	173
	176
	

	          Thiết bị thông tin liên lạc
	258
	371
	

	          Oto du lịch
	259
	408
	

	          Phụ tùng oto
	 
	 
	73
	87
	

	          Hàng hoá khác
	1523
	1624
	

	 
	 
	 
	

	Tổng cộng :
	14.218
	16.332
	


	     Các nhà cung cấp 

             CHỦ YẾU
	 
	
	
	 

	Đơn vị : triệu đola Mỹ
	Giá nhập khẩu CIF
	
	 

	
	2003
	2004
	
	 

	 1. Nhà cung cấp Châu âu :
	9.851
	10.977
	
	 

	   + Liên minh châu âu :
	8349
	9091
	
	 

	       Pháp
	2924
	2926
	
	 

	         Tây Ban Nha
	1763
	1968
	
	 

	         Đức
	739
	975
	
	 

	       Y
	1013
	1074
	
	 

	      Anh
	560
	545
	
	 

	      Hà Lan
	338
	273
	
	 

	      Bỉ + Luxemburge
	278
	302
	
	 

	      Các nước EU khác
	733
	1028
	
	 

	  + Các nước châu âu khác :
	1502
	1886
	
	 

	  + Nga :
	702
	923
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	  2. Nhà cung cấp châu A :
	2.319
	2.972
	
	 

	   + Các nước trung đông :
	902
	1333
	
	 

	   + Các nước châu A :
	1416
	1639
	
	 

	        Nhật Bản
	296
	332
	
	 

	        An Độ
	164
	114
	
	 

	        Pakistan
	12
	12
	
	 

	         Trung Quốc
	487
	691
	
	 

	        Các nước khác :
	458
	490
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	    3. Nhà cung cấp châu Mỹ :
	1.325
	1.636
	
	 

	         Hoa kỳ
	576
	676
	
	 

	         Canada
	138
	146
	
	 

	         Braxin
	268
	414
	
	 

	          Achentina
	211
	233
	
	 

	         Mehico
	13
	6
	
	 

	         Các nước khác
	117
	159
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	  4. Nhà cung cấp châu phi :
	688
	654
	
	 

	    +  Khối liên minh Arập :
	306
	271
	
	 

	        Algérie
	175
	148
	
	 

	        Tunisie
	71
	79
	
	 

	        Libi
	61
	42
	
	 

	        Mauritanie
	0
	2
	
	 

	   + Các nước khác :
	382
	384
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	   5. Các quốc gia khác :
	36
	92
	
	 

	Tổng cộng :
	14.218
	16.332
	
	 


	           Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu :


	
	
	

	Đơn vị : triệu đola Mỹ
	2003
	2004
	

	  1. Nhóm hàng nông sản , đồ uống , thuốc lá :
	 
	1.826
	1.420
	

	             Cam quÝt
	243
	204
	

	            Rau quả
	241
	140
	

	            Tôm cua , sò ốc
	445
	247
	

	            Cá tươI sống
	171
	137
	

	            Cá đóng hộp
	337
	329
	

	            Hoa quả đóng hộp
	115
	139
	

	            Bột cá
	26
	14
	

	            Sản phẩm khác
	248
	210
	

	  2. Nhóm sản phẩm năng lượng và dầu nhờn :
	93
	184
	

	  3. Nhóm sản phẩm có nguồn gốc động thưc vật :
	208
	270
	

	         Bột giấy
	43
	38
	

	           Ruột tươi , khô , muối
	8
	51
	

	            Cây và hoa
	22
	18
	

	         Tảo biển ( agar agar )
	18
	18
	

	            Nút bấc ( liege )
	17
	12
	

	            Sản phẩm khác
	100
	133
	

	 
	 
	 
	

	   4. Nhóm hàng khoáng sản :
	522
	658
	

	           Phosphate
	362
	418
	

	           Thiếc
	34
	36
	

	           Chì và đồng
	15
	22
	

	           Các loại khoáng sản khác
	111
	182
	

	 
	 
	 
	

	  5. Nhóm hàng bán thành phẩm :
	2.066
	2.464
	

	             Acide phosphorique
	507
	682
	

	            Phân hoa học
	371
	406
	

	          Linh kiện điện tử
	595
	580
	

	             Bạc và chì
	61
	51
	

	             Da nguyên liệu
	11
	13
	

	             Tôn thép
	29
	87
	

	            Sản phẩm khác
	491
	645
	

	 
	 
	 
	

	    6. Nhóm hàng thiết bị :
	677
	690
	

	             Xăm lốp các loại
	13
	15
	

	             Hàng điện tử
	37
	11
	

	             Dây điện
	401
	364
	

	             Hàng hoá khác
	226
	300
	

	 
	 
	 
	

	   7. Nhóm hàng tiêu dùng :
	3.375
	3.338
	

	            Quần áo
	1938
	1948
	

	            Hàng dệt kim
	847
	798
	

	             Giầy dép
	155
	154
	

	             Thảm len
	15
	15
	

	              Sợi  côton
	51
	38
	

	            Hàng hoa khác
	369
	385
	

	Tổng cộng :
	8.766
	9.025
	


	           Khách hàng chính :


	 
	
	
	 

	Đơn vị : triệu đola Mỹ
	Giá xuất khẩu : F.O.B
	
	 

	
	2003
	2004
	
	 

	   1. Khu vực châu âu :
	6.946
	6.962
	
	 

	  + Liên minh châu âu :
	6633
	6671
	
	 

	           Pháp
	2997
	2987
	
	 

	          Tây Ban Nha
	1564
	1569
	
	 

	          Đức
	345
	277
	
	 

	         Italie
	452
	424
	
	 

	          Anh
	638
	694
	
	 

	          Hà Lan
	221
	248
	
	 

	          Bỉ + luxemburg
	193
	212
	
	 

	          Các nước EU khác
	224
	260
	
	 

	   + Các nước châu âu khác :
	312
	291
	
	 

	   + Nga :
	76
	72
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	   2. Khu vực châu A :
	775
	765
	
	 

	      + Các nước trung đông
	164
	172
	
	 

	      + Các nước châu A khác :
	611
	593
	
	 

	            Nhât Bản
	173
	61
	
	 

	            An Độ
	273
	313
	
	 

	           Pakistan
	19
	73
	
	 

	            Trung Quãc
	66
	46
	
	 

	           Các nước khác
	80
	100
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	   3. Khu vực châu Mỹ :
	527
	748
	
	 

	           Mỹ
	245
	367
	
	 

	         Canada
	32
	36
	
	 

	         Braxin
	182
	254
	
	 

	          Mehico
	48
	60
	
	 

	          Các nước khác
	17
	29
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	   4. Khu vưc châu phi :
	420
	439
	
	 

	   + Các nước khối  Arạp :
	137
	144
	
	 

	          Algérie
	24
	38
	
	 

	          Tunisie
	43
	57
	
	 

	            Libi
	46
	30
	
	 

	           Mauritanie
	24
	19
	
	 

	    + Các nước khác :
	283
	295
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	   5. Khu vực khác :
	98
	110
	
	 

	Total :
	8.766
	9.025
	
	 

	 
	
	 


                                                    ( Tài liệu của Thương vụ Việt Nam tại Maroc 8/2005)

